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- Có quy định cụ thể về đào tạo, bồi dưỡng liên 
tục đối với đội ngũ cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ 
của trạm. 
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Chỉ định cắt khối tá tụy 

 

Trịnh Hồng Sơn 
Đặt Vấn đề 
Cắt khối tá tụy (DPC) được coi là một phẫu thuật 

nặng trong phẫu thuật ổ bụng vì nó liên quan tới đường 
mật; dạ dày; t  ̧tràng; đầu tụy và các nhánh mạch của 
động mạch thân tạng, động mạch, tĩnh mạch mạc treo 
tràng trên, tĩnh mạch cửa. Tỷ lệ tử vong sau cắt khối t  ̧
tụy thay đổi theo thời gian, trung tâm phẫu thuật.  

Chỉ định DPC chủ yếu trong điều trị phẫu thuật các 
khối u ác tính vùng tá tràng đầu tụy. Tuy nhiên ngoài 
các chỉ định liên quan tới bệnh lý, chấn thương, chỉ 
định DPC còn phụ thuộc vào tuổi, thể trạng người 
bệnh, điều kiện phương tiện gây mê hồi sức cũng như 
trình độ phẫu thuật viên.  

Nghiên cứu này trình bày chỉ định và kết quả DPC 
qua 59 ca được bản thân tác giả thực hiện trong năm 2 
năm (2010-2011).  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 
1. Đối tượng: 59 trường hợp DPC được tác giả thực 

hiện tại bệnh viện Việt Đức và một số bệnh viện khác 
trong thời gian 2 năm từ 1.1.2010 đến 31.12.2011 
(năm 2010 là 28 trường hợp, năm 2011 là 31 trường 
hợp). 

2. Phương pháp: nghiên cứu tiền cứu mô tả 
3. Các chỉ tiêu nghiên cứu. 
- Tuồi, giới, nghề nghiệp 
- Nơi phẫu thuật 
- Các hình thức lập lại lưu thông tiêu hóa và phẫu 

thuật phối hợp 
- Nhóm chỉ định, kết quả giải phẫu bệnh 
- Kết quả sớm sau mổ: tử vong và biến chứng 
Kết quả 
Bảng 1. Tuổi 
 

Tuổi n % 
<15 2 3,4 

15- 30 5 8,5 
31- 60 36 61,0 
61-70 9 15,3 
71-80 7 11,9 
Tổng 59 100,0 

Tuổi thấp nhất: 13, cao nhất: 78. Tuổi trung bình 55 
 

Bảng 2. Giới 
 

Giới n % 
Nam 38 64,4 
Nữ 21 35,6 

Tổng 59 100,0 
 
Bảng 3. Nghề nghiệp 
 

Nghề nghiệp n % 
Làm ruộng 11 18,6 
Công nhân 5 8,5 
Công an 2 3,4 

Kỹ sư 2 3,4 
Bác sĩ 1 1,7 

Giáo viên 3 5,1 
Tự do 11 18,6 

Sinh viên 2 3.4 
Học sinh 2 3,4 
Hưu trí 11 18,6 
Lái xe 1 1,7 

Cán bộ ủy ban 7 11,9 
Nhà báo 1 1,7 

Tổng 59 100,0 
 
Bảng 4. Nơi phẫu thuật 
 

Bệnh viện n % 
Bv Việt Đức 39 66,1 
Bv Hữu nghị 10 16,9 

Bv 198 2 3,4 
Bv Việt Tiệp Hải phòng 2 3,4 
Bv Đa khoa Đà nẵng 1 1,7 
Bv Bưu điện Hà Nội 1 1,7 

Bv Đông anh 1 1,7 
Bv Bắc Thăng long 1 1,7 

Bv Saint Paul 1 1,7 
Bv Đa khoa tỉnh Bắc ninh 1 1,7 

Tổng 59 100,0 
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Bảng 5. Các hình thức lập lại lưu thông tiêu hóa và 
phẫu thuật phối hợp 

Lập lại lưu thông tiêu hóa và phẫu thuật phối hợp n % 
Nối nang đuôi tụy quai hỗng tràng thứ 2 1 1,7 

Nối lại động mạch gan 2 3,4 
Nối tụy ruột 4 6,8 

Nối tụy dạ dày 55 93,2 
Cắt thùy gan trái phối hợp 1 1,7 
Kèm phẫu thuật Partington 1 1,7 

 
Bảng 6. Nhóm chỉ định, kết quả giải phẫu bệnh 

Chỉ định n % 
K đầu tụy 29 49,2 

Viêm tụy mãn 6 10,2 
U đặc giả nhú 5 8,5 

K Vater 5 8,5 
K t  ̧trµng 4 6,8 

K phần thấp ống mật chủ 3 5,1 
Chảy máu tiêu hóa do u lành t  ̧tràng 2 3,4 

U tụy nội tiết 1 1,7 
Loét D2 t  ̧trµng 1 1,7 
GIST t  ̧trµng 1 1,7 

K dạ dày xâm lấn đầu tụy 1 1,7 
K đại tràng phải xâm lấn t  ̧tràng và đầu tụy 1 1,7 

Tổng 59 100,0 
 
Bảng 7. Kết quả sớm sau mổ  

Biến chứng sớm sau mổ, tử vong, nặng về n % 
Rò tụy (ở bệnh nhân nối tụy ruột), điều trị nội khỏi 1 1,7 

áp xe tồn dư điều trị nội khỏi 2 3,4 
Chảy máu tiêu hóa sau mổ, điều trị nội khỏi 1 1,7 

Nhiễm trùng vết mổ 3 5,1 
Tử vong 0 0 

Nặng xin về 0 0 

 
Bàn luận 
1. Chỉ định của DPC. 
DPC trong nghiên cứu này chiếm 64,4% là bệnh 

nhân nam giới (Bảng 2), tuổi trung bình là 55. Đáng lưu 
ý lứa tuổi trên 70 có 7 trường hợp chiếm 11,9% (Bảng 
1), tuổi cao nhất 78 và tuổi thấp nhất 13.  

DPC được thực hiện ở các bệnh nhân thuộc nhiều 
ngành nghề khác nhau (Bảng 3): làm ruộng, hưu trí, 
giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, nhà báo, công an... Số cán bộ 
ủy ban có 7 trường hợp chiếm 11,9%.  

DPC trong thời gian này được tác giả thực hiện chủ 
yếu tại bệnh viện Việt Đức 66,1%, bệnh viện Hữu nghị 
16,9%, số còn lại được thực hiện một số bệnh viện như 
bệnh viện 198, Việt Tiệp Hải phòng, đa khoa Đà nẵng, 
đa khoa Bắc ninh, Đông anh, Bắc Thăng long, Saint 
Paul, Bưu điện Hà Nội (Bảng 4).  

Bảng 5 cho biết: miệng nối tụy dạ dày được thực 
hiện chủ yếu (93,2%). Miệng nối tụy ruột chỉ được thực 
hiện 4 trường hợp (6,8%). Lý do thực hiện miệng nối 
tụy dạ dày đã được tác giả nêu rõ [1]:  

- Về mặt sinh lý, dịch tuỵ chứa các men tiêu hoá ở 
dạng chưa được hoạt hoá, các men này sẽ được hoạt 
hoá bởi các men ở ruột và đây là một yếu tố góp phần 
gây rò tuỵ. Trong khi đó acid trong dịch vị lại có khả 
năng ngăn ngừa việc hoạt hoá các enzym của tuỵ.  

- Về mặt cơ học, ở miệng nối tụy dạ dày, nhờ có 
sonde dạ dày mà miệng nối luôn được giảm áp lực, 
không bị căng, ít nguy cơ rò, bục. Trong khi miệng nối 
tụy ruột non có thể gặp sự tắc nghẽn lưu thông trong 
quai ruột đưa lên nối với tuỵ cộng với sự phù nề thành 
ruột làm tăng nguy cơ rò, bục miệng nối.  

- Về mặt giải phẫu, nối dạ dày - tuỵ có nhiều ưu 
điểm hơn như thành dạ dày dày, tưới máu rất tốt, có 
thể dễ dàng thực hiện đường khâu, đồng thời có thể 
dễ dàng kiểm soát cầm máu ở diện cắt tuỵ trong lòng 
dạ dày. 

- Khi có biến chứng rò miệng nối thì việc hút 
sonde dạ dày làm cho việc điều trị rò tốt hơn, giảm 
bớt khả năng mổ lại. Vì vậy miệng nối tụy dạ dày 
được đưa ra như là một sự thay thế hiển nhiên cho 
miệng nối tụy ruột.  

- Trong những trường hợp can thiệp bằng nội soi sẽ 
dễ dàng, thậm chí có thể thực hiện cầm máu qua nội 
soi khi có biến chứng chảy máu miệng nối.  

Bảng 5 cũng cho thấy phẫu thuật phối hợp nối lại 
động mạch gan 2 trường hợp (3,4%) do nạo vét hạch 
cuống gan gây tổn thương động mạch. 1 trường hợp 
cắt thùy gan trái (1,7%) phối hợp cắt khối tá tụy do di 
căn gan từ K đầu tụy.  

Trong thời gian từ 1.2005 đến tháng 11.2009, Trịnh 
Hồng Sơn đã thực hiện 79 trường hợp DPC [3]. Chỉ 
định bao gồm: chiếm hơn một nửa số bệnh nhân là K 
đầu tụy: 45 trường hợp (57%), tiếp theo là K phần thấp 
ống mật chủ: 10 trường hợp (12,6%), K bóng Vater: 9 
trường hợp (11.4%), Cystadenome đầu tụy: 6 trường 
hợp (7,6%), K tá tràng: 3 trường hợp (3,7%), 
Insulinome đầu tụy: 1 trường hợp (1,3%), khối viêm tụy 
mãn: 1 trường hợp (1,3%). Chỉ có 4 trường hợp (5,1%) 
do chấn chương tá tụy. Các phẫu thuật kèm theo DPC 
trong nghiên cứu của Trịnh Hồng Sơn chủ yếu ở 4 
bệnh nhân chấn thương tá tụy kèm theo vỡ gan, vỡ 
thận độ 4, độ 5. Trong nhóm DPC do bệnh lý chỉ có 1 
trường hợp cắt thùy gan trái kèm theo do ung thư tụy di 
căn gan thùy trái. Có 1 trường hợp cắt đoạn tĩnh mạch 
cửa nối trực tiếp do u xâm lấn [3]. 

Nghiên cứu của Gouma và cộng sự [9] trong số 163 
DPC có 10% trường hợp lành tính (16 bệnh nhân), 
90% là ác tính (147 bệnh nhân) ; 31% trường hợp có 
khối u vùng đầu tụy (51 bệnh nhân), 20% có tổn 
thương ở phần thấp ống mật chủ (33 bệnh nhân), 38 % 
tổn thương ở vùng bóng Vater (62 bệnh nhân), 2% 
trường hợp tổn thương nằm ở các vị trí khác (4 bệnh 
nhân). 61% trường hợp tiến hành phẫu thuật triệt căn 
(89 bệnh nhân), 39% không thể phẫu thuật triệt căn 
(58 bệnh nhân). 

Trong nghiên cứu này, không có trường hợp nào 
DPC do chấn thương tá tụy (Bảng 6). Một trong những 
lý do là đối với những trường hợp có tổn thương tá 
tràng nặng, thay vì DPC, phẫu thuật viên có thể thực 
hiện cắt tá tràng bảo tồn đầu tụy [5]. Đứng đầu chỉ định 
DPC vẫn là K đầu tụy (chiếm 49,2%), tiếp theo viêm 
tụy mãn (10,2%). ở bệnh nhân viêm tụy mạn, một số 
yếu tố được coi là nguy cơ cao ph ţ triển ung thư tụy: 
viêm tụy mạn tính do di truyền, viêm tụy mạn tính vô 
căn ở người trên 40 tuổi hoặc ở người mới xuất hiện đái 
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tháo đường không phụ thuộc insulin [10]... Trong bài 
viết về viêm tụy mãn và ung thư tụy, các tác giả kết 
luận [2]: chẩn đoán phân biệt viêm tụy mạn và ung thư 
tụy nhiều khi rất khó khăn, ngay cả chẩn đoán trong 
mổ. Cần phải phân tích kỹ tất cả các triệu chứng và 
làm bilan chẩn đoán trước mổ tốt mới tăng khả năng 
chẩn đoán phân biệt, giúp cho lựa chọn phương pháp 
phẫu thuật thích hợp. Đối với trường hợp viêm tụy mãn 
có khối đầu tụy, nếu điều kiện bệnh nhân cho phép, 
nên DPC. Cần theo dõi, quản lý tốt các trường hợp sau 
phẫu thuật điều trị viêm tụy mạn vì viêm tụy mạn là 
bệnh tiến triển liên tục, những thay đổi do viêm có thể 
tiếp tục ở phần nhu mô tụy còn lại nên K tụy có thể 
phát triển sau phẫu thuật. Sự xuất hiện các triệu chứng 
tái phát, đặc biệt là đau bụng kèm vàng da và sút cân 
rất có giá trị gợi ý chẩn đoán K tụy sau phẫu thuật điều 
trị viêm tụy mạn.  

Đáng lưu ý trong nghiên cứu này, u đặc giả nhú 
chiếm tới 8,5% trong nhóm bệnh nhân DPC (Bảng 6). 
U đặc giả nhú của tụy (solid pseudopapillary tumor) là 
u ngoại tiết của tụy, hiếm gặp (1-2% các khối u tụy 
ngoại tiết), được mô tả đầu tiên bởi Frantz năm 1959, 
nguồn gốc u còn chưa rõ, u có khả năng ác tính thấp, 
tỷ lệ tái phát và di căn rất nhỏ. U đặc giả nhú của tụy 
được xếp vào nhóm các khối u nang của tụy (Cystic 
neoplams). Cùng trong nhóm này còn có u nang thanh 
dịch (serous cystic neoplasms), u nang nhầy 
(mucinous cystic neoplasms), u nhú nhầy trong ống 
(intraductal papillary-mucinous neoplasms) và một số 
thể khác. U nang thanh dịch hoặc nang nhầy còn được 
gọi với thuật ngữ Cystadenoma. Theo phân loại của 
WHO năm 2002 khối u nằm trong nhóm ranh giới giữa 
lành tính và ác tính của các khối u biểu mô tụy. Cùng 
nhóm này còn có u nang nhầy loạn sản vừa và u nhầy 
nhú nội ống loạn sản vừa [6]. 

Trong nghiên cứu này, DPC do tổn thương t  ̧tràng 
không phải hiếm gặp mà khá đa dạng. Cụ thể K t  ̧
tràng có 4 trường hợp (6,8%), chảy máu do u lành t  ̧
tràng có 2 trường hợp (3,4%), loét D2 tá tràng gây hẹp 
môn vị và tắc mật có 1 trường hợp (1,7%), GIST t  ̧
tràng có 1 trường hợp (1,7%), trong khi đó DPC do K 
Vater có 5 trường hợp (8,5%), K phần thấp ống mật 
chủ 3 trường hợp (5,1%) và u tụy nội tiết chỉ có 1 
trường hợp (1,7%).  

Đặc biệt cũng trong nghiên cứu này có 2 trường 
hợp ung thư tiêu hóa là K dạ dày và K đại tràng phải có 
xâm lấn tá tràng đầu tụy được thực hiện DPC kèm theo 
sau cắt đoạn dạ dày, cắt đại tràng phải nạo vét hạch.  

Chỉ định DPC của 9 trường hợp tử vong sau DPC 
tại bệnh viện Việt Đức: chấn thương tá tụy 1 (11,1%), K 
đầu tụy 4(44,5%), K bóng Vater 3(33,3%) và khối đầu 
tụy do viêm tụy mãn 1 (11,1%) [4] 

Nghiên cứu của nhóm tác giả bệnh viện 
Massachusetts (Mỹ) [8] với 581 DPC giai đoạn 1/2001 
đến 6/2006 cho biết chỉ định: tổn thương dạng nang: 
122 trường hợp (21.0%), K bóng Vater: 66 trường hợp 
(11,4%), K đầu tụy: 183 trường hợp (31,5%), Viêm tụy 
mãn: 49 trường hợp (8,4%), u tụy nội tiết: 33 trường 
hợp (5,7%), khác: 128 trường hợp (22,0%).  

Nhóm các tác giả Bỉ 103 DPC giai đoạn 1968-1981 
ghi nhận: chỉ định DPC được chia làm 2 nhóm lành tính 
(43,7%) và ác tính (56,3%). Cụ thể: nhóm lành tính: 
viêm tụy mãn 36 trường hợp (35%), u tụy nội tiết: 3 
trường hợp, phình động mạch tụy: 2 trường hợp, chấn 
thương tá tụy: 2 trường hợp, viêm tụy cấp hoại tử: 2 
trường hợp. Nhóm ác tính: K vùng bóng vater: 24 
trường hợp (23,3%), K vùng đầu tụy: 25 trường hợp 
(24,3%), K phần thấp ống mật chủ: 5 trường hợp 
(4,8%), K túi mật: 1 trường hợp, K tá tràng: 1 trường 
hợp và K dạ dày: 2 trường hợp.  

Nhóm các tác giả Hy Lạp cho biết từ 1996 đến 
2008 đã thực hiện 149 DPC trong đó có 141 K đầu tụy, 
8 viêm tụy mãn.  

2. Kết quả sớm sau DPC 
Kết quả sớm DPC trong nghiên cứu này được thể 

hiện ở Bảng 7. Tỷ lệ tử vong bằng 0 là một kết quả rất 
đáng khích lệ vì trên thế giới cũng chỉ có một vài trung 
tâm thông báo tỷ lệ tử vong sau DPC bằng 0. Như vậy 
với nghiên cứu của Trịnh Hồng Sơn: 79 trường hợp 
(1.2005 đến 10.2009)[3], 8 trường hợp (11.2009 đến 
hết 12.2009) và 59 trường hợp trong nghiên cứu này 
(1.2010 đến hết 12.2011), tổng cộng là 146 trường hợp 
DPC liên tục từ 1.2005 đến hết tháng 12.2011của tác 
giả có tỷ lệ tử vong sau mổ là 0%.  

Kết quả của nhóm các tác giả Hy Lạp ghi nhận: 
biến chứng chiếm 40% bao gồm nhiễm trùng tiết niệu, 
nhiễm trùng phổi, nhiễm trùng vết mổ và chậm lưu 
thông ruột. Nhóm các tác giả này cũng cho biết rò 
miệng nối tụy ruột chiếm 14,1%(21 bệnh nhân), xuất 
huyết tiêu hóa gặp ở 3 bệnh nhân (chiếm 2%) trong đó 
2 bệnh nhân tử vong sau khi mổ lại.  

Nghiên cứu của nhóm tác giả bệnh viện 
Massachusetts (Mỹ) [8],với 581 DPC cho kết quả: 
12,9% rò tụy (75 bệnh nhân). Trong đó có 38,7% bệnh 
nhân rò tự liền với thời gian trung bình 18 ngày. 46 
bệnh nhân còn lại (61,3%) rò hình thành áp xe cần 
phải dẫn lưu qua da hoặc phải nhịn ăn nuôi dưỡng 
hoàn toàn bằng đường tĩnh mạch hoặc biến chứng 
chảy máu. Những trường hợp chảy máu phải mổ lại 
thời gian liền sau phẫu thuật lại trung bình 35 ngày. Tỷ 
lệ tử vong chung là 1,9% và tỷ lệ tử vong tăng lên 6,7% 
với những trường hợp rò tụy. Tỷ lệ tử vong do rò tụy 
toàn bộ là 9,3% (7 bệnh nhân) trong đó có 1 bệnh 
nhân liên quan chảy máu dữ dội.  

Phân tích 9 trường hợp tử vong sau DPC tại bệnh 
viện Việt Đức, [5] cho thấy: nguyên nhân tử vong và 
nặng xin về là do sốc mất máu không hồi phục vì chảy 
máu sau mổ ; suy đa tạng do mổ lại mất máu, rối loạn 
đông máu, suy kiệt sau mổ ; suy tuần hoàn, suy hô 
hấp chưa rõ nguyên nhân. Rất tiếc các trường hợp tử 
vong chưa rõ nguyên nhân không được khám nghiệm 
tử thi nên không xác định được chính xác nguyên nhân 
tử vong (do biến chứng ngoại khoa hay nội khoa ?) 

Chảy máu sau DPC gặp từ 2 đến 18% tùy từng 
nghiên cứu. Mặc dù chảy máu sau DPC là một biến 
chứng nặng và nguy hiểm nhưng cách phân loại và 
thái độ xử lý còn nhiều điểm chưa thống nhất trên thế 
giới. Tới nay, phân loại của hội phẫu thuật tụy quốc tế 
(ISGPS: International Study Group of Pancratic 
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Surgery) có tính chất hệ thống nhất. ISGPS quy định 
như sau: chảy máu sớm (trong vòng 24 giờ) và chảy 
máu muộn (sau mổ 24 giờ). Vị trí chảy máu: trong lòng 
ống tiêu hóa (từ các miệng nối ống tiêu hóa, diện cắt 
tụy, loét stress, giả phình mạch...) và ngoài ống tiêu 
hóa (các mạch máu, diện bóc tách, miệng nối, giả 
phình mạch...). Hình thức chảy máu (Nhẹ: lượng máu 
chảy qua dẫn lưu, hoặc qua sond dạ dày, hình ảnh trên 
siêu âm không nhiều, giảm nồng độ hemoglobin 
<3g/dl. Biến đổi lâm sàng không nghiêm trọng, truyền 
hồng cầu khối 2 đến 3 đơn vị trong vòng 24 giờ sau mổ 
hoặc truyền từ 1 đến 3 đơn vị sau 24 giờ sau mổ. 
Không phải mổ lại hoặc can thiệp tắc mạch; có thể 
điều trị nội soi cầm máu. Nặng: lượng máu chảy mất 
nhiều, giảm nồng độ hemoglobin >3g/dl. Dấu hiệu lâm 
sàng rối loạn: mạch nhanh, huyết áp tụt, thiểu niệu, 
sốc giảm khối lượng tuần hoàn... phải truyền máu trên 
3 đơn vị. Cần thiết phải mổ lại hoặc can thiệp tắc 
mạch). ISGPS cũng đề nghị phân loại 3 mức độ 
(Grade) chảy máu sau mổ DPC dựa vào lâm sàng, 
phương tiện chẩn đoán và cách thức điều trị. Grade A: 
chảy máu sớm, trong hoặc ngoài đường tiêu hóa; tình 
trạng lâm sàng tốt; có thể chỉ cần theo dõi hoặc xét 
nghiệm công thức máu, siêu âm bụng, cần thiết có thể 
chụp cắt lớp; điều trị: không cần bất cứ một can thiệp 
nào. Grade B: chảy máu sớm nhưng mức độ nặng, 
trong hoặc ngoài đường tiêu hóa; chảy máu muộn 
nhưng mức độ nhẹ trong hoặc ngoài đường tiêu hóa; 
trình trạng lâm sàng tương đối ổn định, rất hiếm đe dọa 
tính mạng; có thể chỉ cần theo dõi, làm công thức máu, 
siêu âm, chụp cắt lớp, hoặc chụp mạch, nội soi. Điều 
trị: truyền máu, đôi khi nằm điều trị tại đơn vị hồi sức 
tăng cường, điều trị bằng nội soi, can thiệp mạch, mổ 
lại ở những trường hợp chảy máu sớm. Grade C: chảy 
máu muộn trong hoặc ngoài đường tiêu hóa, các dấu 
hiệu lâm sàng nặng, đe dọa tính mạng người bệnh; cần 
chụp mạch, chụp cắt lớp, nội soi. Điều trị: khu trú vị trí 
chảy máu, chụp mạch và tắc mạch hoặc mổ lại, bệnh 
nhân phải nằm phòng hồi sức tích cực.  

Rò tụy và chảy máu sau mổ là 2 biến chứng rất 
đáng lưu ý sau DPC. Nghiên cứu này chỉ có 1 trường 
hợp rò tụy ở bệnh nhân K tá tràng có tiền sử cắt đoạn 
dạ dày nên phải làm miệng nối tụy ruột. Rò tự liền sau 
8 tuần điều trị nội. Một bệnh nhân chảy máu tiêu hóa 
biểu hiện đi ngoài phân đen sau 7 ngày mổ. Điều trị 
nội khoa truyền máu (tổng cộng 2000ml) bệnh nhân 
khỏi ra viện.  

Rò tụy sau mổ DPC với tỷ lệ khác nhau tùy theo 
định nghĩa của mỗi nghiên cứu, mỗi trung tâm phẫu 
thuật. Nhóm nghiên cứu quốc tế về định nghĩa rò tụy 
(ISGPF: International Study Group on Pancreatic 
Fistula Definition) gồm các phẫu thuật viên có kinh 
nghiệm phẫu thuật tụy tạng ở các trung tâm phẫu thuật 
lớn trên thế giới (Mỹ, Pháp, ý, Nhật, Đức, Anh,...) đã 
thống nhất định nghĩa rò tụy (POPF: Postoperative 
pancreatic fistula). Rò tụy (POPF) do bục miệng nối 
tụy ruột hoặc tho ţ dịch tụy từ nhu mô tụy bị tổn thương 
không liên quan tới miệng nối. Dịch rò từ dẫn lưu ổ 
bụng từ ngày thứ 3 sau phẫu thuật với nồng độ 
amylaza gấp 3 lần trong huyết thanh bệnh nhân. Rò 

tụy được phân 3 mức độ (Grade) dựa vào tình trạng 
lâm sàng; phát hiện trên siêu âm, cắt lớp; phương thức 
điều trị; thời gian đặt dẫn lưu; mổ lại hay không; tử 
vong có thể liên quan tới rò hay không; dấu hiệu nhiễm 
trùng; nhiễm khuẩn huyết; nhập viện lại. Cụ thể:  

Grade A B C 
Lâm sàng Tốt Thường tốt Xấu 

Điều trị đặc hiệu (nuôi 
dưỡng tĩnh mạch hoặc qua 

mở thông hỗng tràng, 
kháng sinh...) 

Không Có hoặc không Có 

Siêu âm, cắt lớp Không Không hoặc có Có 
Thời gian rò < 3 tuần > 3 tuần > 3 tuần 

Mổ lại Không Không Có 
Tử vong có liên quan tới rò Không Không Có thể 

Dấu hiệu nhiễm trùng Không Có Có 
Nhiễm khuẩn huyết Không Không Có 

Nhập viện lại Không Có hoặc không Có hoặc 
không 

Như vậy theo ISGPF, trường hợp rò của chúng tôi 
thuộc loại Grade B. 

Kết luận 
Đa số bệnh nhân DPC là nam giới, tuổi chủ yếu 30 

đến 60; chiếm phần lớn là miệng nối tụy dạ dày. Đứng 
đầu chỉ định DPC vẫn là K đầu tụy, tiếp theo viêm tụy 
mãn, K vater, u đặc giả nhú, K tá tràng, chảy máu do u 
lành tá tràng, loét D2 tá tràng, GIST tá tràng, K phần 
thấp ống mật chủ, u tụy nội tiết, K dạ dày và K đại 
tràng phải có xâm lấn tá tràng đầu tụy.  

Kết quả sớm sau DPC rất tốt: không có tử vong; tỷ 
lệ rò tụy, chảy máu sau mổ, áp xe tồn dư sau mổ thấp, 
không có trường hợp nào phải mổ lại. 
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NUÔI DƯỠNG BỆNH NHÂN TẠI MỘT Số BỆNH VIỆN Hà Nội: THỰC TRẠNG Và GIẢI PHÁP 

 
Trần Thị Phúc Nguyệt, Phạm Tường Vân 

Trường đại học Y Hà Nội 
Tóm tắt 
Mục tiêu: Nghiên cứu được tiến hành trên 142 cán 

bộ điều dưỡng tại một số Bệnh viện Hà Nội từ tháng 
2/2011-1/2012 nhằm mô tả thực trạng nuôi dưỡng 
người bệnh tại một số bệnh viện Hà Nội và đề xuất một 
số giải pháp nâng cao chất lượng nuôi dưỡng bệnh 
nhân.  

Phương pháp: Sử dụng nghiên cứu mô tả cắt ngang 
với bộ câu hỏi được thiết kế sẵn.  

Kết quả cho thấy: Tỷ lệ bệnh nhân được nuôi 
dưỡng bằng đường miệng chiếm 17%, ống thông 19% 
và đường tĩnh mạch là 12%, cách nuôi dưỡng phối hợp 
chiếm tỷ lệ cao nhất là 83%. Thức ăn nuôi dưỡng bằng 
ống thông được sử dụng nhiều nhất là sữa 81%, còn 
các thực phẩm khác (thịt, trứng, rau) sử dụng tương 
đương nhau (26-29%). Phương pháp tư vấn chủ yếu 
cho bệnh nhân là trao đổi cá nhân và nói chuyện tại 
hội trường (52% và 51%). Phương pháp trao đổi nhóm 
nhỏ và tư vấn qua vô tuyến, tờ rơi chiếm tỷ lệ thấp 
(14% và 16%). Giải pháp đề xuất để cải thiện việc nuôi 
dưỡng cho bệnh nhân tại bệnh viện bao gồm: Cần 
cung cấp thức ăn cho bệnh nhân tại bệnh viện từ khoa 
dinh dưỡng (98,0%), nâng cấp hạ tầng cơ sở khoa dinh 
dưỡng, cần thiết xây dựng khoa dinh dưỡng và hướng 
dẫn chế độ ăn hợp lý cho bệnh nhân (99,2%, 96,0% và 
97,8%) và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm 
(88,7%).  

Kết luận:Thực hiện nuôi dưỡng bệnh nhân hợp lý 
góp phần cải thiện tình trạng dinh dưỡng cho bệnh 
nhân và nâng cao hiệu quả điều trị trong bệnh viện 

Từ khoá: nuôi dưỡng, bệnh viện, chế độ ăn, tư vấn 
dinh dưỡng 

Summary 
Objectives: The survey was conducted on 142 

nursing staffs at some hospitals of Hanoi from 
Februaly 2011 to Januarly 2012 aimed to to 
describe the patient care status in some hospitals of 
Hanoi and proposed some solutions to improve the 
quality of patient care.  

Methods: Using cross-sectional descriptive 
study with pre-designed questionaires.  

Results: The percentage of patients are nourished 
by mouth 17.0%,19.0% catheters and intravenous 
administration of 12%, to combine all methods 
highest accounted 83%. The food for feeding patients 
by sonde is used at most 81% was milk, and other 
foods (meet, eggs, vegetables) used were similar (26-
29%). Nutritional counseling methods for 

patients is personal communication and talking in the 
hall(52.0% and 51%). Other methods including 
small group discussion or by radio, 
leaflets (14.0% and 16.0%). Proposed solutions to 
improve care for patients at the hospitals composing: 
Need to feed patients in hospital nutrition (98.0%), 
upgrading infrastructure, needed to build a 
appropriative nutrition and dietary guidelines for 
patients (99.2%, 96.0% and 97.8%) and hygiene 
and food safety (88.7%). 

Conclusion: Implementing good dietary guidline 
and feeding methods for patients to contribute 
improve nutritional status of patients and the 
effectiveness of treatment in hospital 

Keywords: feeding, hospital, dietary, nutritional 
counseling 

ĐẶT VẤN ĐỀ 
Ăn uống là một nhu cầu không thể thiếu của con 

người. Nhờ có ăn uống mà con người mới tồn tại và 
phát triển. Đối với người bệnh, ăn không những để giữ 
sức khoẻ mà còn là một phương tiện điều trị. Ăn là yếu 
tố điều trị chủ yếu trong một số bệnh. Ăn uống còn ảnh 
hưởng đến tiến triển của bệnh, ăn không những làm 
tăng hiệu quả của các phương pháp điều trị mà còn 
làm giảm tái phát trong một số bệnh mãn tính. [3,6]. 
Khi các dịch vụ ăn uống tư nhân phát triển mạnh, các 
khoa dinh dưỡng không còn ưu thế so với các dịch vụ 
ăn uống bên ngoài về giá cả [3,5]. Tuy nhiên việc tái 
thành lập các khoa dinh dưỡng tại các bệnh viện hiện 
nay đã hỗ trợ rất nhiều việc nuôi dưỡng bệnh nhân. Để 
tìm hiểu thực trạng nuôi dưỡng người bệnh tại một số 
bệnh viện Hà Nội hiện nay ra sao và các đề xuất giải 
pháp của các nhà điều dưỡng như thế nào chúng tôi 
tiến hành đề tài với mục tiêu: 

1. Mô tả thực trạng nuôi dưỡng người bệnh tại một 
số bệnh viện Hà Nội.  

2. Đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng 
nuôi dưỡng bệnh nhân  

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 
Nghiên cứu được tiến hành trên 142 cán bộ điều 

dưỡng tại một số Bệnh viện Hà Nội (BVK, BM, TM, §§, 
108, 198, PS, XP, LK, DL, TT, YHCT, TN, UB…) từ 
tháng 2/2011 đến tháng 1/2012. Nghiên cứu thiết kế 
theo nghiên cứu mô tả cắt ngang với bộ câu hỏi được 
thiết kế sẵn. Xử lý số liệu bằng phần mềm Stata và sử 
dụng phương pháp thống kê y học thông thường. 


